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Lời nói đầu 

 
Để đáp ứng nhu cầu ôn tập kiến thức chuẩn bị thi vào lớp 10 Trung học 
phổ thông cho học sinh Trung học cơ sở hiện nay, chúng tôi phối hợp với 
Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh biên soạn bộ sách Tài liệu ôn 
thi vào lớp 10. 

Bộ sách gồm ba cuốn, ứng với ba môn học mà học sinh phải thi, như sau : 

- Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán; 

- Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn; 

- Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh. 

Đặc điểm chung của bộ sách này là các tác giả hệ thống hoá những kiến 
thức cơ bản nhất, cần thiết nhất mà học sinh cần phải nắm vững. Bên cạnh 
đó các tác giả chú ý hướng dẫn ôn thi, phân loại vấn đề, đồng thời chú ý 
đến rèn luyện kĩ năng thông qua giới thiệu và giải các đề thi vào lớp 10, kể 
cả các đề thi vào các lớp chuyên những năm gần đây và giới thiệu những 
bài luyện tập (dưới dạng những đề thi thử) có kèm theo hướng dẫn. 

Riêng cuốn sách Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán được chia thành ba 
phần sau đây : 

 Phần 1. Kiến thức trọng tâm 

 Phần 2. Các dạng toán thường gặp 

 Phần 3. Các đề toán luyện tập. 

Trong mỗi phần, các tác giả trình bày một cách súc tích và chính xác 
những kiến thức cơ bản, cần thiết về Đại số và Hình học ở Trung học cơ 
sở, phân loại và hệ thống thành 9 dạng toán mà học sinh thường gặp 
trong các đề thi, các kì thi vào lớp 10 những năm gần đây, giúp học sinh 
có khả năng phân tích đề, tìm cách giải một bài toán tốt nhất, đồng thời 
củng cố và rèn luyện kĩ năng tư duy, suy luận, tính toán và hướng dẫn cách 
trình bày khi làm một bài thi. Học sinh được làm quen với các đề thi vào 
lớp 10, kể cả những đề thi vào trường chuyên, lớp chuyên, những đề thi 
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này đều có lời giải chi tiết và được trình bày như đáp án môn thi. Các tác 
giả cũng biên soạn ra 20 đề toán (dưới dạng các đề thi thử) để giúp học 
sinh thử sức mình. Đây là những bài toán bám sát nội dung chương trình, 
vừa tầm, sát trọng tâm thi. Ngoài ra còn có những bài toán hay, dùng cho 
học sinh thi vào lớp chuyên và say mê môn toán. Tất cả 20 đề toán này 
đều có hướng dẫn giải. Vì thế tài liệu này còn giúp cho học sinh tự ôn 
luyện, tự học rất tốt. 

Hi vọng cuốn sách này, cùng với hai cuốn sách còn lại của bộ sách  
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 sẽ giúp cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 
một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Sách có thể được dùng như tài liệu luyện 
thi vào lớp 10 cho giáo viên và cho các bậc phụ huynh có con chuẩn bị thi 
vào lớp 10. Kính mong được sự góp ý của độc giả.  

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về : Ban biên tập Toán – Tin, Công ty CP 
Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định, 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5,   
TP. Hồ Chí Minh. 

Trân trọng cảm ơn. 

                     Các tác giả 
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Phần 1 

   KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

A. ĐẠI SỐ  

I. Căn bậc hai, căn bậc ba   
a) Các công thức biến đổi căn thức bậc hai  

1) 2A  = A  

2) AB  = A B       (với A  0 và B  0)  

3) A
B

 = A
B

       (với A  0 và B > 0)  

4) 2A B  = A B      (với B  0)  

5) A B  = 2A B       (với A  0 và B  0)  

 A B  = – 2A B      (với A < 0 và B  0)  

6) A
B

 = 


1
B

AB      (với AB  0 và B  0)  

7) A
B

 = A B
B

      (với B > 0)  

8) 


C
A B

 = 



2
C( A B)

A B
   (với A  0 và A  B2)  

9) 

C

A B
 = 


C( A B)

A B
  (với A  0, B  0 và A  B)  

b) Căn bậc ba  
 Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a  
  + A < B  3 A  < 3 B  

 + 3 A.B  = 3 A . 3 B  

 + 3
A
B

 = 
3

3

A
B

 (B  0)  
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II. Hàm số bậc nhất 

1) Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi 
giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì 
y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.  

2) Hàm số thường được cho bằng bảng hoặc bằng công thức.  

3) Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các 
cặp giá trị tương ứng (x ; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ Oxy.  

4) Hàm số có dạng y = ax + b với a  0 được gọi là hàm số bậc nhất đối 
với biến số x.  

5) Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x và có tính 
chất :  

 Hàm số đồng biến trên R khi a > 0, nghịch biến trên R khi a < 0.  

6) Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a  0) và trục Ox là góc tạo bởi 
tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng 
y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc đường thẳng y = ax + b và có 
tung độ dương.  

 a > 0                                           a < 0   

         
7) a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0). 

8) Với hai đường thẳng y = ax + b (d) và y = ax + b (d), trong đó a và a 
khác 0, ta có :  

 a  a  (d) và (d) cắt nhau ;  
 a = a và b  b  (d) và (d) song song với nhau ;  
 a = a và b = b  (d) và (d) trùng nhau.  
Chú ý : a.a = –1  d  d.  
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III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn  

1) Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có dạng ax + by = c, trong đó a, 
b và c là các số đã biết với a  0 hoặc b  0.  

2) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. 
Trong mặt phẳng toạ độ, tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường 
thẳng ax + by = c.  

3) Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế :  

a) Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ 
phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.  

b) Giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.  

4) Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng  
đại số :  

– Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) 
sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình 
của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.  

– Áp dụng quy tắc cộng đại số để được một hệ phương trình mới, 
trong đó một phương trình có hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 
(tức là phương trình một ẩn).  

– Giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.  

5) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.  

 Bước 1. Lập hệ phương trình :  

– Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.  

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã 
biết.  

– Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.  

Bước 2. Giải hệ hai phương trình nói trên.  

Bước 3. Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm 
nào thích hợp với bài toán và kết luận.  
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IV. Hàm số y = ax2 (a  0). Phương trình bậc hai một ẩn  

1) Hàm số y = ax2 (a  0)  
a > 0              a < 0 

           
 Hàm số nghịch biến khi 

x < 0, đồng biến khi x > 0.  
  y = 0 là giá trị nhỏ nhất của 

hàm số, đạt được khi x = 0  

  Hàm số đồng biến khi x < 0, 
nghịch biến khi x > 0  

  y = 0 là giá trị lớn nhất của 
hàm số, đạt được khi x = 0.  

2) Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a  0)  
  = b2

 – 4ac  
  > 0 : phương trình có hai 
nghiệm phân biệt 

x1 =   b
2a

; x2 =   


b
2a

 

  = 0 : phương trình có nghiệm 
kép  

 x1 = x2 = – 
b
2a

 

  < 0 : phương trình vô nghiệm. 

  = b2 – ac (b = 2b) 
  > 0 : phương trình có hai 
nghiệm phân biệt 

x1 =    b
a

; x2 =    b
a

 

  = 0 : phương trình có nghiệm 
kép  

 x1 = x2 = – 


b
a

 

  < 0 : phương trình vô nghiệm. 

3) Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 
  Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) thì  

  

   

  


1 2

1 2

bx x
a

cx x
a

 

  Muốn tìm hai số u và v, biết u + v = S, uv = P, ta giải phương trình 
  x2 – Sx + P = 0  
 (Điều kiện để có u và v là S2 – 4P  0).  
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 Nếu a + b + c = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có hai 
nghiệm  

  x1 = 1, x2 = 
c
a

 

 Nếu a – b + c = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có hai 
nghiệm  

  x1 = –1, x2 = – 
c
a

 

B. HÌNH HỌC  

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông  

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông  
Cho tam giác ABC vuông tại A.  
Khi đó, ta có  
1) b2 = ab ; c2 = ac  
2) h2 = bc  
3) ha = bc  

4) 2
1
h

 = 2 2
1 1
b c

 

2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn  

sin = cạnh đối
cạnh huyền

 ; cos = cạnh kề
cạnh huyền

 

tan = cạnh đối
cạnh kề

 ; cot = cạnh kề
cạnh đối

 

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác  
 Cho hai góc  và  phụ nhau. Khi đó  
 sin = cos ; tan = cot  
 cos = sin ;  cot = tan  
 Cho góc nhọn . Ta có  
 0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1 ; sin2 + cos2 = 1 ;  

 tan = 


sin
cos

 ; cot = 


cos
sin

 ; tan.cot = 1.  
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4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông  
Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó  
b = asinB ;  c = asinC ;  
b = acosC ;  c = acosB ;  
b = ctanB ;  c = btanC ;  
b = ccotC ;  c = bcotB.  

Chú ý : sin30o = cos60o = 1
2

   sin45o = cos45o = 2
2

  

   cos30o = sin60o = 3
2

  cot60o = tan30o = 3
3

 

   tan45o = cot45o = 1   cot30o = tan60o = 3   

II. Đường tròn  
a) Các định nghĩa  
1) Đường tròn tâm O bán kính R (với R > 0) là hình gồm các điểm cách 

điểm O một khoảng bằng R.  
2) Tiếp tuyến của đường tròn là đường thẳng chỉ có một điểm chung với 

đường tròn đó.  
b) Các định lí  
1) – Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của 

cạnh huyền.  
– Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại 

tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.  
2) – Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm 

đối xứng của đường tròn đó.  
– Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường thẳng chứa 

đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.  
3) Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.  
4) Trong một đường tròn :  

– Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây 
ấy.  

– Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì 
vuông góc với dây ấy. 
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5) Trong một đường tròn : 
– Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm, hai dây cách đều tâm thì 

bằng nhau. 
– Dây lớn hơn thì gần tâm hơn, dây gần tâm hơn thì lớn hơn.  

6) – Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó 
vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.  

–  Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông 
góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp 
tuyến của đường tròn.  

7) Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì :  
– Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.  
– Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai 

tiếp tuyến.  
– Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai 

bán kính đi qua các tiếp điểm.  
8) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung trực 

của dây chung.  

III. Góc với đường tròn  
a) Các định nghĩa  

1) Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.  

2) a) Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.  

b) Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360o và số đo của cung nhỏ (có 
chung hai mút với cung lớn).  

c) Số đo của nửa đường tròn bằng 180o.  

3) Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai 
dây cung của đường tròn đó.  

4) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm, 
một cạnh là tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung.  

5) Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một 
đường tròn.  

6) Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn 
ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn.  
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7) Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là 
đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp 
đường tròn.  

b) Các định lí  

1) Nếu C là điểm nằm trên cung AB thì sđAB  = sđAC  + sđCB. 

2) Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, hai cung bằng nhau căng hai 
dây bằng nhau và ngược lại.  

3) Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn 
hơn và ngược lại.  

4) Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì 
bằng nhau.  

5) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một 
cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.  

6) Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây 
cung (không phải là đường kính) thì chia cung căng dây ấy thành hai 
cung bằng nhau.  

7) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một 
cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.  

8) Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.  

9) Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của 
cung bị chắn.  

10) Trong một đường tròn :  

– Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.  

– Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.  

– Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.  

– Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90o có số đo bằng nửa số đo của góc 
ở tâm cùng chắn một cung.  

– Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông và ngược lại, góc 
vuông nội tiếp thì chắn nửa đường tròn.  

– Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 
một cung thì bằng nhau.  
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11) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo 
hai cung bị chắn.  

12) Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo 
hai cung bị chắn.  

13) Quỹ tích (tập hợp) các điểm nhìn một đoạn thẳng cho trước dưới một 
góc  không đổi là hai cung chứa góc  dựng trên đoạn thẳng đó  
(0o <  < 180o).  

14) Một tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180o thì nội tiếp 
được đường tròn và ngược lại.  

15) Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp :  

– Tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180o.  

– Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của 
đỉnh đó.  

– Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm (mà ta có thể xác định 
được). Điểm đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.  

– Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại 
dưới một góc .  

16) Hình thang nội tiếp được đường tròn là hình thang cân và ngược lại.  

17) Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại 
tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.  

18) Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung no được tính theo 
công thức. 

   l = Rn
180


  

19) Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung no được tính theo công 
thức  

   S = 
2R n

360
 hay S = R

2
l  

  (l là độ dài cung no của hình quạt tròn).  
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IV. Hình trụ, hình nón, hình cầu  
 

Hình Hình vẽ 
Diện tích 

xung quanh Thể tích 

Hình trụ 

 

Sxq = 2rh V = r2h 

Hình noùn Sxq = rl V = 1
3
r2h 

Hình caàu S = 4R2 V = 4
3
R3 
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Phaàn 2 

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP  
   

Dạng 1. RÚT GỌN – TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI  

I. Phương pháp giải  
 

– Vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. 
– Vận dụng các công thức biến đổi căn thức bậc hai. 
 

II. Ví dụ  
Ví dụ 1. Thu gọn các biểu thức sau :  

a) A =   6 2 2. 3 4 2 3 ;    

b) B =   



7 3 7 3

7 2
 ; 

c) C =   



(5 2 6)(49 20 6) 5 2 6
9 3 11 2

 ; 

d) D =     2 6 6 2 2 2 3 5 2 6  ; 

e) E =     21 6 6 9 2 18 2 6 3 3 ; 

f) F =    2 4 5 2 3 5.    

Lời giải  

a) A  = 6 2 2. 3 4 2 3    =    26 2 2. 3 ( 3 1)   

  =    6 2 2. 3 3 1  =  6 2 2. 2 3  =  6 2 4 2 3   

  =   26 2 ( 3 1)  =    6 2 3 1   (vì 3  > 1  3  – 1 > 0)  

  =  2( 3 1)  = 3  + 1.  
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b) Ta coù : 7 3  < 7 3   7 3  < 7 3  

Đặt  x = 7 3  – 7 3  với x < 0  

  x2 = 7 3  + 7 3  – 2  ( 7 3)( 7 3)  = 2 7  – 2 7 3   

   = 2 7  – 4 = 2( 7  – 2)  

Do đó x = – 2( 7 2)   

Vậy B = – 



2( 7 2)

7 2
 = – 2 .  

c) C  =   


(5 2 6)(49 20 6) 5 2 6
9 3 11 2

  

  = 
2 2(5 2 6)(5 2 6) ( 3 2)

9 3 11 2
  


  

  =     


(25 24)(5 2 6) 3 2
9 3 11 2

 =  


(5 2 6)( 3 2)
9 3 11 2

  

   (vì 3  > 2   3  – 2  > 0)  

  =   


5 3 6 2 5 2 4 3
9 3 11 2

 = 


9 3 11 2
9 3 11 2

 = 1.  

d) D  =     2 6 6 2 2 2 3 5 2 6   

  =    2 2( 3 2 1) ( 3 2)  

  =      3 2 1 3 2  =    3 2 1 3 2  = 1  = 1.  

e) E  = 21 6 6 9 2 18 2 6 3 3      

  =  2(3 2 3)  +  2( 6 3)  – 2 12 6 3   

  = 3 2  – 3  +  6  + 3  – 2  2(3 3)   

  = 3 2  – 3  + 6  + 3  – 2 (3 + 3 )  

   (vì 3 2  > 3   3 2  – 3  > 0)  

  = 0.  
 


